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MỞ ĐẦU

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là một biến chứng hay 

gặp nhất sau phẫu thuật, chiếm khoảng 38% trong số 

nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại Hoa Kỳ, NKVM ước tính 

khoảng 2-5% trong số 30 triệu trường hợp phẫu thuật 

mỗi năm (trung bình 4,1%). NKVM đứng hàng thứ hai 

trong số trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến nhân 

viên y tế. 

NKVM làm tăng chi phí điều trị. Theo nghiên cứu của 

Perencevich EN và cộng sự (2003), tổng chi phí cho 

1 trường hợp NKVM là 5.155 USD so với 1.773 USD 

không bị NKVM. Ngoài việc tăng chi phí điều trị, NKVM 

còn làm kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân, tăng 

khả năng nhiễm trùng chéo và kháng thuốc, tăng tỉ lệ 

tái nhập viện. NKVM làm tăng đau đớn cho bệnh nhân, 

ảnh hưởng xấu đến tâm lí bệnh nhân và người nhà. Tử 

vong do NKVM chiếm khoảng 75% tử vong sau mổ. Vì 

vậy, việc xác định yếu tố nguy cơ NKVM để từ đó có 

phương án dự phòng là rất cần thiết.

ĐỊNH NGHĨA

Theo CDC (The United States Centers for Disease Control 

and Prevention), NKVM là những nhiễm khuẩn tại hoặc 

gần vết mổ, xuất hiện trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật 

đối với các phẫu thuật không cấy ghép và trong vòng 1 
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năm sau phẫu thuật với các phẫu thuật có cấy ghép.

Tiêu chuẩn lâm sàng định nghĩa NKVM bao gồm một 

trong các yếu tố sau:

   Có mủ chảy ra từ vết mổ.

   Phân lập được vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm thu được 

của dịch hoặc mô từ vết mổ.

   Chẩn đoán của phẫu thuật viên hoặc bác sĩ lâm sàng.

   Vết mổ yêu cầu phải mổ lại.

Theo lâm sàng, một vết mổ được xem là nhiễm khuẩn 

khi có mủ được phát hiện từ vết mổ đó. Định nghĩa này 

không bắt buộc phải có vi sinh vật được phân lập từ vết 

thương, mặc dù đây là yếu tố giúp quyết định liệu pháp 

điều trị. Trên thực tế lâm sàng, có 25-50% trường hợp 

vết thương nhiễm khuẩn nhưng không phân lập được 

vi sinh vật, ngược lại, các vi khuẩn vẫn có thể phân lập 

được từ các vết thương đã lành tốt. Vì vậy, để chẩn đoán 

một vết thương có nhiễm khuẩn hay không, cần dựa 

vào các triệu chứng lâm sàng và nhất là có sự hiện diện 

của mủ tại vết thương.

NKVM thường được chia theo 3 mức độ tương ứng với 

phân chia giải phẫu (Hình 1): 

   NKVM nông: da - tổ chức dưới da.

   NKVM sâu: cân cơ - cơ.

   NKVM ở cơ quan / khoang cơ thể.

NKVM chiếm 89% nguyên nhân quan trọng gây tử 

vong ở những bệnh nhân bị NKVM sâu. Với một số loại 

phẫu thuật đặc biệt như phẫu thuật cấy ghép, NKVM 

có chi phí cao nhất so với các biến chứng ngoại khoa 

nguy hiểm khác. 

Nguyên nhân sinh bỆnh

Bệnh sinh

Liên quan đến các yếu tố như:

  Số lượng vi khuẩn.

  Độc lực vi khuẩn.  

  Sức đề kháng của vật chủ.

Nguồn gốc

  Vi khuẩn từ nguồn gốc nội sinh: thường cư trú ở lông, 

tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn. Bình thường, trên da 

có khoảng 13 loài vi khuẩn ái khí được phân bố khắp 

cơ thể và có vai trò ngăn cản sự xâm nhập của vi 

sinh vật gây bệnh. Một số vi khuẩn nội sinh có thể 

trở thành căn nguyên nhiễm trùng khi khả năng bảo 

vệ tự nhiên của vật chủ bị tổn thương. Vi khuẩn từ 

các cơ quan trong cơ thể như: đường hô hấp, tiêu 

hóa, tiết niệu, tuần hoàn... hoặc các ổ nhiễm khuẩn 

kế cận vị trí phẫu thuật (ví dụ: abces ruột thừa...): 

không phát hiện được trước mổ hay không được 

điều trị triệt để.

  Vi khuẩn từ nguồn gốc ngoại sinh: có nguồn gốc ngoại 

lai, có thể từ dụng cụ y tế, nhân viên y tế, không khí, 

nước hoặc lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.

YẾU TỐ NGUY CƠ 
NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ

Phân loại vết thương

Hệ thống phân loại vết thương được chấp nhận rộng 

rãi và phát triển hơn 35 năm qua. Hệ thống phân loại 

này được phát triển bởi The National Academy of 

Sciences and the National Research Council, chia làm 

4 loại sau:

Skin

Subcutaneous
tissue

Deep soft tissue
(Fascia and muscle)

Organ / space Organ / space
SSI

Superficial
incisional
SSI

Deep incisional
SSI

Hình 1. Mức độ NKVM theo giải phẫu
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(1)	 Sạch: vết thương sạch được xác định là vết thương 

không bị nhiễm, trong đó, không có tình trạng viêm 

đã được gặp và vết thương đã được đóng kín. Theo 

định nghĩa, một tạng thuộc đường hô hấp, tiêu hóa, 

sinh dục hoặc đường tiết niệu không được xem là 

vết thương sạch. 

(2)	 Sạch nhiễm: vết thương sạch nhiễm được xác định 

là vết thương phẫu thuật, trong đó, một tạng đã 

được xâm nhập trong điều kiện được kiểm soát và 

không bị nhiễm bất thường. Những trường hợp mổ 

lấy thai chủ động hoặc chuyển dạ nhưng ối còn 

được xếp vào loại sạch nhiễm.

(3)	 Nhiễm: vết thương nhiễm bao gồm vết thương hở 

do mới bị tai nạn, phẫu thuật với các vi phạm lớn 

trong kĩ thuật vô trùng hoặc có tổn thương tạng 

khác. Vết thương viêm mủ cấp cũng được bao gồm 

trong thể loại này. Những trường hợp mổ lấy thai có 

ối vỡ trước đó, có tổn thương tạng trong mổ được 

xếp vào loại này.

(4)	 Bẩn: vết thương bẩn là những vết thương do chấn 

thương cũ vẫn còn mô hoại tử, nhiễm phân (thủng 

ruột già) hoặc vết thương có liên quan đến tình 

trạng nhiễm trùng lâm sàng. Nhiễm trùng ối, viêm 

ruột thừa vỡ mủ hoặc tổn thương ruột già trong mổ 

lấy thai được xếp vào loại này.

Theo phân tích gộp từ 5 nghiên cứu của Deverick J 

Anderson và cộng sự (2013), tỉ lệ NKVM tùy vào loại 

vết thương:

   Vết thương sạch: 1,3-2,9%.

   Vết thương sạch nhiễm: 2,4-7,7%.

   Vết thương nhiễm: 6,4-15,2%.

   Vết thương bẩn: 7,1-40%.

Đặc điểm bệnh nhân

Những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao NKVM 

bao gồm: 

  Đái tháo đường.

  Hút thuốc lá.

  Dùng steroid điều trị bệnh hệ thống.

  Béo phì.

  Suy dinh dưỡng.

  Suy giảm miễn dịch.

  Nằm viện lâu ngày.

  Nhiễm Staphylococcus aureus đường hô hấp trước 

phẫu thuật.

  Bệnh nội khoa nặng kèm.

  Tuổi: hầu hết nghiên cứu cho thấy bệnh nhân trong 

độ tuổi 17-65 sẽ tăng nguy cơ NKVM 1,1% khi tăng 

lên 1 tuổi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân trên 65 tuổi 

thì nguy cơ NKVM giảm 1,2% khi tăng thêm 1 tuổi.

Hầu hết những yếu tố liên quan đến đặc điểm bệnh 

nhân khó có thể thay đổi trước phẫu thuật. 

Yếu tố liên quan đến phẫu thuật

  Môi trường phòng mổ.

  Thiết bị.

  Dụng cụ mổ và vật liệu dùng trong cuộc mổ.

  Đồ mổ.

  Nhân viên y tế.

  Rửa tay - mặc áo - mang găng không đúng kĩ thuật 

làm gia tăng nguy cơ NKVM.

  Thời gian mổ.

  Kĩ thuật mổ (cầm máu, đốt điện, chỉ khâu).

  Dùng kháng sinh dự phòng.

  Việc chuẩn bị bệnh nhân trước mổ.

  Cơ quan phẫu thuật: tỉ lệ NKVM còn tùy thuộc vào 

cơ quan phẫu thuật. Theo National Nosocomial 

Infections Surveillance (NNIS) (1998): tỉ lệ NKVM với 

những phẫu thuật đường tiêu hóa khoảng 5,3-12%; 

phẫu thuật mổ lấy thai khoảng 3,4-4,4%; phẫu thuật 

mắt có tỉ lệ NKVM rất thấp, khoảng 0,14%.  

  Độ rộng phẫu trường.

  Kinh nghiệm phẫu thuật viên.

Tầm cỡ bệnh viện

Theo Hughes JM và cộng sự, tỉ lệ NKVM tùy thuộc 

vào tầm cỡ bệnh viện. Bệnh viện không giảng dạy có 

tỉ lệ NKVM là 4,6%, thấp hơn hẳn so với bệnh viện có 

giảng dạy. Tỉ lệ NKVM ở bệnh viện có giảng dạy dưới 
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500 giường là 6,4%, so với 8,2% ở bệnh viện có trên 

500 giường. 

CÁCH DỰ PHÒNG

Yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa NKVM là kĩ 

thuật phẫu thuật cẩn thận, tỉ mỉ và dùng kháng sinh dự 

phòng (KSDP) hiệu quả. Một số biện pháp sau đã được 

sử dụng trong nhiều năm nhằm giảm nguy cơ NKVM 

bao gồm:

  Bệnh nhân tắm bằng xà phòng sát khuẩn trước mổ.

  Phẫu thuật viên rửa tay, mặc áo, mang găng đúng 

qui cách.

  Dùng khăn trải mổ vô trùng.

  Nhân viên phòng mổ đội nón và mang khẩu trang 

vô trùng.

Những vấn đề chính trong dự phòng 

nhiễm khuẩn vết mổ

Môi trường - trang thiết bị

Môi trường phòng mổ sạch và thông khí tốt. Bề mặt các 

vật dụng, thiết bị chăm sóc bệnh nhân sạch. Cần lấy 

mẫu môi trường thường qui để đảm bảo tính ổn định.

Đồ vải - đồ giấy, khẩu trang, găng tay dùng trong phẫu 

thuật phải được vô trùng. 

Kháng sinh dự phòng

KSDP có thể phòng ngừa 30% NKVM. Nguyên tắc 

dùng KSDP:

  Nên cho KSDP 30 phút trước phẫu thuật. Khi mổ lấy 

thai, cho kháng sinh ngay sau khi kẹp rốn. 

  Dùng 1 liều kháng sinh duy nhất. Tuy nhiên, nếu cuộc 

mổ kéo dài trên 4 giờ hoặc máu mất trên 1.500mL, 

nhắc lại liều 2. Liều KSDP còn tùy thuộc vào cân nặng 

bệnh nhân.

  Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch, với liều cao để 

đạt nồng độ kháng sinh trong huyết thanh tối ưu 

trong suốt thời gian phẫu thuật. 

Kĩ thuật mổ

Cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

  Thực hiện qui tắc vô khuẩn. 

  Lấy / ráp dụng cụ và dung dịch vô khuẩn ngay 

trước khi dùng.

 Thao tác mổ nhẹ nhàng, giảm thiểu mô chết, 

khoảng chết trong phẫu trường.

  Nếu cần dẫn lưu nên dẫn lưu kín. Nên đặt ống dẫn 

lưu qua đường rạch da khác. Rút càng sớm càng tốt.

  Rửa bằng nước muối sinh lí để tránh quá khô.

  Dùng chỉ đơn sợi, không tan.

  Khâu không quá căng.

  Tránh đốt điện quá nhiều gây hoại tử mô.

Những vấn đề khác

  Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ tốt: tắm ngày trước 

và sáng ngày mổ. Làm sạch lông vùng mổ bằng 

dao điện hoặc kem tẩy lông.

  Nên cung cấp oxy trong suốt cuộc mổ và kéo dài 

2 giờ sau mổ.

  Giữ thân nhiệt ổn định trong và ngay sau mổ.

  Kiểm soát đường huyết tốt trong và sau mổ.
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